QUYẾT ĐỊNH
Số 1258/QĐ-UBND ngày 19/7/2006 của UBND tỉnh 

Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 – 2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Giáo dục & Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


  


                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                                           Đã ký

                                                                                               NGUYỄN TẤN HƯNG

KẾ HOẠCH  

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2006- 2010
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-UBND  

ngày 19/7 /2005 của UBND tỉnh)



Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức là công việc đòi hỏi phải được thực hiện thường xuyên, liên tục theo từng năm và từng giai đoạn nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của từng ngạch công chức và chức danh cán bộ quản lý đã được Nhà nước ban hành; trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản, bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý Nhà nước nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tuỵ với công vụ, có trình độ, năng lực quản lý tốt, đáp ứng yêu cầu kiện toàn và nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước; tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình cải cách hành chính Nhà nước.


Thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 – 2010, UBND tỉnh Bình Phước xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 – 2010 của tỉnh để làm cơ sở thực hiện.


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

1. Quyết định 874/QĐ-TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước;

2. Quyết định 03/2004/QĐ-TTg ngày 07/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010;

3. Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

4. Quyết định số 31/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010;

5. Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 08/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2010;

6. Quyết định 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010;

II. THỰC TRẠNG TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Nhìn chung, kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được tỉnh quan tâm, đầu tư. Đặc biệt, kể từ khi tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 74/2001/QĐ-TTg ngày 07/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001 – 2005, tỉnh đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được hơn 7 ngàn lượt cán bộ, công chức. Qua đào tạo, bồi dưỡng, trình độ của cán bộ, công chức đã được nâng lên rõ rệt cả về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học … Hầu hết cán bộ, công chức đã đáp ứng được yêu cầu của công việc. Tuy nhiên, do xuất phát điểm về trình độ của cán bộ, công chức khi mới tái lập tỉnh còn thấp nên nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức là rất lớn. Mặc dù, trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định nhưng số cán, bộ, công chức chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình độ vẫn còn nhiều, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp xã.

1. Cán bộ, công chức hành chính:

1.1. Thực trạng trình độ: Có biểu mẫu số 1 kèm theo.
1.2. Phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức:

Căn cứ theo tiêu chuẩn ngạch công chức quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ):

* Về trình độ học vấn: 
- Ngạch chuyên viên chính: 2/93 chưa tốt nghiệp THPT (chiếm 2,15%);

- Ngạch chuyên viên: 6/742 chưa tốt nghiệp THPT (chiếm 0,8%);

- Ngạch cán sự: 7/491 người chưa tốt nghiệp THPT (chiếm 1,43%).

* Về trình độ chuyên môn:

- Ngạch chuyên viên chính: 9/93 người chưa có trình độ đại học (chiếm 9,68%);
- Ngạch chuyên viên: 90/742 người chưa có trình độ đai học (chiếm 12,13%);

- Ngạch cán sự: 17/491 người chưa có trình độ trung cấp (chiếm 3,46%).

* Về quản lý Nhà nước:

- Ngạch chuyên viên cao cấp: 4/5 người chưa qua bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cao cấp (chiếm 80%);

- Ngạch chuyên viên chính: 29/93 người chưa qua bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính (chiếm 31,18%);

- Ngạch chuyên viên: 333/742 người chưa qua bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên trở lên (chiếm 44,88%);

- Ngạch cán sự: 431/491 người chưa qua bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình cán sự trở lên (chiếm 87,78%).

* Về ngoại ngữ:

- Ngạch chuyên viên cao cấp: 5/5 người chưa có trình độ C ngoại ngữ (chiếm 100%);

- Ngạch chuyên viên chính: 70/93 người chưa có trình độ B ngoại ngữ (chiếm 75,27%);

- Ngạch chuyên viên: 350/742 người chưa có trình độ A ngoại ngữ (chiếm 47,17%).

2. Cán bộ, công chức cấp xã:

2.1. Thực trạng trình độ: theo biểu mẫu số 2 kèm theo.

2.2. Phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn trình độ:

Căn cứ theo tiêu chuẩn trình độ cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

2.2.1. Cán bộ chuyên trách:

a/ Đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy,Chi ủy, Thường trực Đảng ủy:

- Về trình độ học vấn: 74/179 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 41,34%);

- Về trình độ lý luận chính trị: 47/179 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 26,26 %);

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 105/179 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 58,66 %);

- Về trình độ quản lý Nhà nước: 125/179 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 69,83%).

b/ Đối với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Về trình độ học vấn: 30/447 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 6,71%);

- Về trình độ lý luận chính trị: 180/447 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 40,27 %);

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 330/447 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 73,83 %);

b/ Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND:

- Về trình độ học vấn: 51/102 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 50%);

- Về trình độ lý luận chính trị: 39/102 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 38,24 %);

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 75/102 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 73,53 %);

- Về trình độ quản lý Nhà nước: 74/102 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 72,55%).

c/ Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND:

- Về trình độ học vấn: 79/260 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 30,38%);

- Về trình độ lý luận chính trị: 66/260 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 25,38 %);

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 148/260 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 56,92 %);

- Về trình độ quản lý Nhà nước: 179/260 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 68,85%).

2.2.2. Công chức cấp xã:

a/ Đối với công chức Tài chính – Kế toán:

- Về trình độ học vấn: 12/144 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 8,33%);

- Về trình độ lý luận chính trị: 93/144 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 64,58%);

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 33/144 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 22,92%);

- Về trình độ quản lý Nhà nước: 132/144 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 91,67%).

- Về trình độ tin học: 101/144 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 70,14%).

b/ Đối với công chức Địa chính – Xây dựng:

- Về trình độ học vấn: 8/119 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 6,72%);

- Về trình độ lý luận chính trị: 90/119 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 75,63%);

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 15/119 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 12,60%);

- Về trình độ quản lý Nhà nước: 111/119 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 93,28%).

- Về trình độ tin học: 83/119 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 69,75%).

c/ Đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch:

- Về trình độ học vấn: 11/103 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 10,68%);

- Về trình độ lý luận chính trị: 65/103 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 63,11%);

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 34/103 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 33,01%);

- Về trình độ quản lý Nhà nước: 87/103 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 84,47%).

- Về trình độ tin học: 79/103 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 76,70%).

d/ Đối với công chức Văn phòng – Thống kê:

- Về trình độ học vấn: 4/139 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 2,88%);

- Về trình độ lý luận chính trị: 81/139 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 58,27%);

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 51/139 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 36,69%);

- Về trình độ quản lý Nhà nước: 91/139 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 65,47%).

- Về trình độ tin học:  98/139người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 70,50%).

đ/ Đối với công chức Văn hoá – Xã hội:

- Về trình độ học vấn: 14/83 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 16,87%);

- Về trình độ lý luận chính trị: 43/83 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 51,81 %);

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 60/83 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 72,29%);

- Về trình độ quản lý Nhà nước: 73/83 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 87,95%).

- Về trình độ tin học: 71/83 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 85,54%).

e/ Đối với Trưởng Công an:

- Về trình độ học vấn: 12/82 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 14,63%);

- Về trình độ lý luận chính trị: 19/82 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 23,17 %);

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 53/82 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 64,63%);

- Về trình độ quản lý Nhà nước: 60/82 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 73,17%).

f/ Đối với Chỉ huy trưởng Quân sự:

- Về trình độ học vấn: 18/92 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 19,57%);

- Về trình độ lý luận chính trị: 20/92 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 21,74 %);

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 40/92 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 43,48 %);

- Về trình độ quản lý Nhà nước: 59/92 người chưa đủ chuẩn theo quy định (chiếm 64,13%).

III. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Giai đoạn 2006 – 2010, tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng sau:

1. Công chức hành chính đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước tỉnh, huyện, thị xã từ ngạch cán sự trở lên.

2. Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cán bộ, công chức cấp xã).

3. Đại biểu HĐND các cấp.

4. Cán bộ quy hoạch dự kiến nguồn cho các chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

Đối với viên chức sự nghiệp sẽ do các Bộ, ngành tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

IV. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu chung:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2006-2010, hướng tới mục tiêu trang bị những kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ công chức hành chính và cán bộ, công chức cấp xã nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh mang tính chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tuỵ phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, thực hiện tốt mục tiêu chương trình cải cách hành chính Nhà nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Đối với công chức hành chính:

- Đào tạo, bồi dưỡng trang bị cho 100% công chức lãnh đạo và công chức các ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp đạt đủ tiêu chuẩn trình độ theo quy định của ngạch, chức danh công chức;

- Trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ; kiến thức về văn hoá công sở; trách nhiệm và đạo đức công chức cho 100% công chức hành chính các ngạch;

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm và đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý đương chức;

- Trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kỹ năng phối hợp xử lý các vấn đề có tính chất liên ngành cho 100% công chức lãnh đạo cấp sở, cấp huyện;

- Tiến hành quy hoạch và đào tạo xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

- Đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức đang và sẽ công tác ở vùng dân tộc, miền núi của tỉnh;

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế. 

1.2.2. Đối với cán bộ, công chức cấp xã:

- Phấn đấu đến 2010 có 100% cán bộ, công chức (kể cả cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số) có trình độ học vấn trung học phổ thông;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước và trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ chuyên trách;

- Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho 100% Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã;

- Đến 2010, phấn đấu 100% công chức cấp xã được đào tạo trình độ trung cấp chuyên môn trở lên phù hợp với chức danh đảm nhiệm;

- 100% công chức cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị đáp ứng tiêu chuẩn trình độ về chính trị theo quy định tại Quyết định 04/2004/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- 100% công chức cấp xã được trang bị kiến thức về quản lý Nhà nước từ bồi dưỡng trở lên;

- 100% công chức Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng, Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng – Thống kê, Văn hoá – Xã hội được trang bị kiến thức về tin học đảm bảo áp dụng được trong công tác chuyên môn;

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố;

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho 100% cán bộ Trưởng thôn, bản;

- Đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức cấp xã đang và sẽ công tác ở vùng dân tộc, miền núi.

- Đào tạo, bồi dưỡng về đạo đức cán bộ, công chức cho cán bộ chuyên trách và không chuyên trách; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần sống, làm việc theo pháp luật, thái độ tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân.

1.2.3. Đối với đại biểu HĐND các cấp: 

Tổ chức bồi dưỡng cho 100% đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2009 – 2014 (kể cả số đại biểu tái cử).

2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng:

2.1. Đối với công chức hành chính:

- Đào tạo tiền công vụ cho công chức dự bị;

- Đào tạo, bồi dưỡng trang bị các loại kiến thức về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học cho công chức hành chính đạt đủ tiêu chuẩn trình độ theo quy định; đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức làm công tác hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế;

- Đào tạo, bồi dưỡng trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho công chức các ngạch; 

- Đào tạo, bồi dưỡng trang bị kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho cán bộ, công chức trước khi đề bạt, bổ nhiệm và cán bộ lãnh đạo đương chức;

- Đào tạo kiến thức hội nhập kinh tế cho cán bộ, công chức làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế theo tinh thần Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg ngày 07/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003 - 2010; đào tạo tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức đang và sẽ công tác tại vùng dân tộc, miền núi theo tinh thần Chỉ thị 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tạo nguồn để hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực quản lý Nhà nước, có trình độ, năng lực tham mưu và đề xuất các chủ trương, chính sách lớn, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của ngành, các đề án tổng hợp về kinh tế – xã hội của địa phương.

2.2. Đối với cán bộ, công chức cấp xã:

- Đào tạo trình độ học vấn trung học phổ thông cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số; 

- Đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách đáp ứng tiêu chuẩn trình độ theo quy định.

- Đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trang bị trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp trở lên cho công chức cấp xã;

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã và Trưởng thôn, bản;

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và công chức cấp xã;

- Đào tạo tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức cấp xã;

- Đào tạo, bồi dưỡng về đạo đức, pháp luật; 

2.2.3. Đối với đại biểu HĐND: 

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2009 – 2014.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng:

-  Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý về đào tạo, bồi dưỡng (Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy) với Trường Chính trị tỉnh và các cơ sở đào tạo khác trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Đảm bảo công tác quy hoạch: Ngoài việc đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, công tác đào tạo phải gắn liền với quy hoạch sử dụng cán bộ.

- Thực hiện tốt việc phân cấp đào tạo, bồi dưỡng cho các huyện, thị xã trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức (chủ yếu là cán bộ, công chức cấp xã).

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung kịp thời chế độ chính sách cho phù hợp đối với học viên và đội ngũ giảng viên (đặc biệt là đội ngũ giảng viên kiêm chức)

2. Giải pháp về nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ quản lý, xây dựng quy hoạch đối với cán bộ, công chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Bố trí đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; phát huy và sử dụng hiệu quả kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên kiêm chức.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư củng cố các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 – 2010.

- Tăng cường năng lực hoạt động của Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Tổ chức liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo khác trong và ngoài tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Đảm bảo kinh phí đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học. 

- Tổ chức soạn thảo, ban hành các chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo thẩm quyền; nghiên cứu, kiến nghị loại bỏ những nội dung trùng lắp, không còn phù hợp, bổ sung những nội dung còn thiếu đối với những chương trình, giáo trình hiện hành.

3. Giải pháp về kinh phí:

Đảm bảo nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn ngân sách Nhà nước của Trung ương và nguồn ngân sách các cấp của tỉnh kết hợp nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức.

4. Kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

- Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương phân cấp mạnh cho địa phương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn cho địa phương trong việc thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước đối với cán bộ, công chức.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, có nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch; giúp UBND tỉnh kiểm  tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch đúng mục tiêu, tiến độ đã đề ra; tham mưu UBND tỉnh về việc mở lớp đào tạo và cử cán bộ, công chức đi học; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Tổng hợp kết quả đào tạo, báo cáo kết quả theo yêu cầu, tổ chức đánh giá chất lượng sau đào tạo. Kết thúc giai đoạn 2006 – 2008 tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch. 

- Phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng.

2. Các sở, ngành có liên quan : Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Giáo dục & Đào tạo có trách nhiệm phối hợp cùng Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh:

- Sở Tài chính và Sở KHĐT có trách nhiệm chuẩn bị kinh phí, tổ chức phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo nguồn kinh phí cho việc thực hiện kế hoạch và kinh phí nhằm củng cố, phát triển cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo.

- Sở Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức việc đào tạo ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức theo đúng nội dung chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

3. Trường Chính trị tỉnh và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chủ động phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm quyền và trực tiếp tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng.

4. UBND các huyện, thị xã căn cứ vào Kế hoạch này chủ động phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; chủ động phối hợp cùng Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh và các ngànhcó liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã theo thẩm quyền.

Căn cứ vào Kế hoạch này, Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ, công chức theo từng năm và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đó; hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ; tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết ba năm thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2008 và tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch vào cuối năm  2010.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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